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Lời nói đầu 

 

Đồ án tốt nghiệp là nhiệm vụ bắt buộc đối với mỗi sinh viên sau khi hoàn 

thành chương trình học lý thuyết sau hai năm học liên thông trong trường đại học. 

Nhờ có đợt đồ án này giúp sinh vên đi sâu tìm hiểu thực tế tại cơ sở thực tập, vận 

dụng kiến thức đã học vào thực tế. 

Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện Cát Hải tuy là đơn vị sự nghiệp mới 

thành lập nhưng có trách nhiệm quản lý toàn bộ số dân tại huyện đảo. Từ khi thành 

lập đến nay trung tâm có rất nhiều cố gắng trong việc quản lý dân số và các biện 

pháp kế hoạch hóa gia đình, đạt rất kết quả cao. 

Trong suốt quá trình thực tập tại trung tâm đã giúp em có thêm nhiều kiến 

thức về quản lý. 
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Lời giới thiệu 

 

Hiện nay công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, nó trở thành 

món ăn tinh thần trong cuộc sống. Thế kỷ XXI chính là kỷ nguyên của ngành công 

nghệ thông tin. Công nghệ thông tin nói chung và tin học nói riêng đang phát triển 

mạnh mẽ ở tất cả các quốc gia trên thế giới trong đó cóViệt Nam. 

Vì vậy tin học hóa đang dần thay thế con người làm những công việc hàng 

ngày mà họ đang làm. Do đó em đã cố gắng xây dựng một chương trình quản lý hệ 

thống tin học nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng hiện nay và hệ thống quản lý 

đó không hề xa lạ với chúng ta, mà rất gần gũi với chúng ta. 

Đó chính là hệ thống quản lý dân số và các biện pháp kế hoạch hóa gia đình 

của huyện Cát Hải. 

Hệ thống này sẽ giúp họ nhiều công việc có ích, như tìm kiếm nhân khẩu, 

lưu trữ thông tin được nhiều,có thể sao chép hoặc sửa thông tin về một nhân khẩu, 

hoặc sổ hộ khẩu… 

Xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem tài liệu này của em!
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Chương I: Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống 

 

I. Khái niệm về hệ thống thông tin 

 

1. Tổng quát về HTTT. 

Phát triển một hệ thống thông tin (HTTT) là quá trình tạo ra một HTTT cho 

một tổ chức. Quá trình đó bắt đầu từ khi nêu vấn đề cho đến khi đưa hệ thống vào 

vận hành trong tổ chức. Với thực tiễn của nhiều năm xây dựng các HTTT, những 

cơ sở phương pháp luận phát triển HTTT đã không ngừng được hoàn thiện và bổ 

sung cho phù hợp với sự phát triển của công nghệ và các điều kiện môi trường đã 

biến đổi. Cho đến nay, phương pháp phát triển HTTT hướng cấu trúc đã đạt đến 

mức hoàn hảo. 

* Khái niệm và định nghĩa. 

Có nhiều định nghĩa về hệ thống thông tin khác nhau và các khái niệm liên 

quan. Về mặt kĩ thuật, HTTT được xác định như một tập hợp các thành phần được 

tổ chức để thu thập, xử lý, lưu trữ, phân phối và biểu diễn thông tin, trợ giúp việc ra 

quyết định và kiểm soát hoạt động trong một tổ chức. Ngoài các chức năng kể trên, 

nó còn có thể giúp người quản lý phân tích các vấn đề, cho phép nhìn thấy được 

một cách trực quan những đối tượng phức tạp, tạo ra các sản phẩm mới. Liên quan 

đến HTTT là các khái niệm sẽ đề cập đến như dữ liệu, thông tin, hoạt động thông 

tin, xử lý dữ liệu, giao diện,... 

Dữ liệu (Data) là những mô tả về sự vật, con người và sự kiện trong thế giới 

mà chúng ta gặp bằng nhiều cách thể hiện khác nhau, như bằng kí tự, chữ viết, 

biểu tượng, hình ảnh, âm thanh, tiếng nói,... 

Thông tin(Information) cũng như dữ liệu, đã có nhiều cách định nghĩa khác 

nhau. Một định nghĩa bao trùm hơn cả, xem thông tin là dữ liệu được đặt vào một 

ngữ cảnh với một hình thức thích hợp và có lợi cho người sử dụng cuối cùng. 

Các hoạt động thông tin(Information Activities) là các hoạt động xảy ra 

trong một HTTT, bao gồm việc nắm bắt, xử lý, phân phối, lưu trữ, trình diễn dữ 

liệu và kiểm tra các hoạt động trong HTTT. 

Xử lý (processing) dữ liệu được hiểu là các hoạt động tác động lên dữ liệu 

như tính toán, so sánh, sắp xếp, phân loại, tổng hợp... làm cho nó thay đổi về nội 

dung, vị trí hay cách thể hiện. 
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Giao diện (interface) là chỗ mà tại đó hệ thống trao đổi dữ liệu với hệ thống 

khác hay môi trường. Ví dụ: giao diện của một HTTT thường là màn hình, bàn 

phím, chuột, micro, loa, hay card mạng... 

Môi trường (enviroment) là phần của thế giới không thuộc hệ thống mà có 

tương tác với hệ thống thông qua các giao diện của nó. 

2. Hệ thống quản lý. 

Trong các HTTT, HTTT quản lý (management information system - MIS) 

được biết đến sớm và phổ biến nhất. Đối tượng phục vụ của HTTT quản lý thực sự 

rộng hơn rất nhiều so với ý nghĩa bản thân tên gọi của nó. HTTT quản lý là sự phát 

triển và sử dụng HTTT có hiệu quả trong một tổ chức. 

 

Năm yếu tố cấu thành của HTTT quản lý xét ở trạng thái tĩnh là: Thiết bị tin 

học (máy tính, các thiết bị, các đường truyền, ... phần cứng), các chương trình 

(phần mềm), dũ liệu, thủ tục, quy trình và con người. Các định nghĩa về HTTT trên 

đây giúp cho việc định hướng quá trình phân tích, thiết kế hệ thống. Tuy vậy, sự 

mô tả này là chưa đủ, cần đi sâu phân tích hệ thống cụ thể mới có được sự hiểu biết 

đầy đủ về một hệ thống thực và cho phép ta xây dựng cơ sở dữ liệu, các chương 

trình và việc bố trí các thành phần bên trong nó. 

 

 

 

 

 

Phần cứng Phần mềm Dữ liệu Thủ tục Con người 

Công cụ Nguồn lực 

 

Cầu nối 

 

Nhân tố có sẵn Nhân tố thiết lập 

Các yếu tố cầu thành của HTTT 
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II. Phân loại HTTT. 
 

 

1. Hệ thống tự động văn phòng. 

Hệ thống tự động văn phòng là HTTT gồm máy tính với các hệ phần mềm 

như hệ, xử lý văn bản, hệ thư tín điện tử, hệ thống lập lịch làm việc, bảng tính, 

chương trình trình diễn báo cáo... cùng các thiết bị khác như máy fax, máy in,.. 

chúng được thiết lập nhằm tự động hoá công việc ghi chép, tạo văn bản, và giao 

dịch bằng lời, bằng văn bản làm tăng năng suất cho những người làm công tác văn 

phòng. 
 

2. Hệ thống truyền thông. 

Hệ thống truyền thông giúp cho việc thực hiện các trao đổi thông tin, dữ liệu 

giữa các thiết bị dưới các hình thức khác nhau với những khoảng cách xa một cách 

dễ dàng, nhanh chóng và có chất lượng. Hệ thống này đóng vai trò phục vụ cho các 

HTTT quản lý, hệ trợ giúp điều hành và các hệ khác hoạt động hiệu quả. Ngày nay, 

trong điều kiện phát triển của Internet, truyền thông được xem như một bộ phận 

của HTTT. 
 

3. Hệ thống xử lý giao dịch. 

Hệ thống xử lý giao dịch là một HTTT nghiệp vụ. Nó phục vụ cho hoạt động 

của tổ chức ở mức vận hành. Nó thực hiện việc ghi nhận các giao dịch hàng ngày 

cần thiết cho hoạt động nghiệp vụ của tổ chức để giao dịch với khách hàng, nhà 

cung cấp, những người cho vay vốn… như hệ thống lập hoá đơn bán hàng, hệ 

thống giao dịch ở các ngân hàng, hệ thống bán vé của các hãng hàng không… Nó 

là HTTT cung cấp nhiều dữ liệu nhất cho các hệ thống khác trong tổ chức. 
 

4. Hệ cung cấp thông tin thực hiện. 

Hệ cung cấp thông tin thực hiện có từ rất sớm, nó cung cấp các thông tin 

thực hiện các nhiệm vụ trong một tổ chức. Nó là hệ máy tính nhằm tổng hợp và 

làm các báo cáo về quá trình thực hiện công việc ở các bộ phận trong những 

khoảng thời gian nhất định. Các tổng hợp, báo cáo được thực hiện theo mẫu với nội 

dung, quy trình tổng hợp rất đơn giản, rõ ràng và có định hạn thời gian. 
 

5. Hệ thống thông tin quản lý. 

Hệ thống quản lý trợ giúp các hoạt động quản lý của tổ chức như lập kế 

hoạch, kiểm tra thực hiện, tổng hợp và làm các báo cáo, làm các quyết định quản lý 

trên cơ sở các quy trình thủ tục cho trước. Nhìn chung, nó sử dụng dữ liệu từ các hệ 
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xử lý giao dịch và tạo ra các báo cáo định kỳ hay theo yêu cầu. Hệ này không mềm 

dẻo và ít có khả năng phân tích. 
 

6. Hệ trợ giúp quyết định. 

Hệ trợ giúp quyết định là hệ máy tính được sử dụng ở mức quản lý của tổ 

chức. Nó có nhiệm vụ tổng hợp các dữ liệu và tiến hành các phân tích bằng các mô 

hình để trợ giúp cho các nhà quản lý và những quyết định có quy trình (bán cấu 

trúc) hay hoàn toàn không có quy trình biết trước (không có cấu trúc). Nó phải sử 

dụng nhiều loại dữ liệu khác nhau nên các cơ sở dữ liệu phải được tổ chức và liên 

kết tốt. Hệ còn có nhiều phương pháp xử lý (các mô hình khac nhau) được tổ chức 

để có thể sử dụng linh hoạt. Các hệ này thường được xây dựng chuyên dụng cho 

mỗi tổ chức cụ thể mới đạt hiệu quả cao. 
 

7. Hệ chuyên gia. 

Hệ chuyên gia là một hệ trợ giúp quyết định ở mức chuyên sâu. Ngoài 

những kiến thức, kinh nghiệm của các chuyên gia và các luật suy diễn, nó còn có 

thể trang bị các thiết bị cảm nhận để thu các thông tin từ những nguồn khác nhau. 

Hệ có thể xử lý, và dựa vào các luật suy diễn để đưa ra các quyết định rất hữu ích 

và thiết thực. Sự khác biệt cơ bản của hệ chuyên gia với hệ hỗ trợ quyết định là ở 

chỗ: Hệ chuyên gia yêu cầu những thông tin xác định đưa vào để đưa ra quyết định 

có chất lượng cao trong một lĩnh vực hẹp, dùng ngay được. 
 

       8. Hệ trợ giúp điều hành. 

Hệ trợ giúp điều hành được sử dụng ở mức quản lý chiến lược của tổ chức. Nó 

được thiết kế hướng sự trợ giúp cho các quyết định không cấu trúc bằng việc làm ra 

các đồ thị phân tích trực quan và các giao dịch rất thuận tiện với môi trường. Hệ 

được thiết kế để cung cấp hay chắt lọc các thông tin đa dạng lấy từ môi trường hay 

từ các hệ thông tin quản lý, hệ trợ giúp quyết định… 
 

9. Hệ trợ giúp làm việc theo nhóm. 

Trong điều kiện nhiều người cùng tham gia thực hiện một nhiệm vụ. Hệ trợ 

giúp làm việc theo nhóm cung cấp các phương tiện trợ giúp sự trao đổi trực tuyến 

các thông tin giữa các thành viên trong nhóm, làm rút ngắn sự ngăn cách giữa họ 

cả về không gian và thời gian. 
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10. Hệ thống thông tin tích hợp. 

Một HTTT của tổ chức thường gồm một vài loại HTTT cùng được khai thác. 

Có như vậy mới đáp ứng được mục tiêu của tổ chức. Điều này cho thấy, cần phải 

tích hợp nhiều HTTT khác loại để đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của tổ chức. 

Việc tích hợp các HTTT trong một tổ chức có thể tiến hành theo hai cách: xây 

dựng một hệ thông tin tích hợp tổng thể hoặc tích hợp các hệ thống đã có bằng việc 

ghép nối chúng nhờ các “cầu nối”. Việc sử dụng các hệ tích hợp tổng thể thường 

đưa tổ chức đến một hệ thống tập trung, một sự phối hợp và kiểm soát chặt chẽ. 

Nhưng chúng cũng tạo ra sức ú về quản lý, và sự quan liêu trong hoạt động và khó 

thay đổi. Khi sự tập trung của một HTTT đã đạt đến một điểm bão hoà, nhiều tổ 

chức bắt đầu cho các bộ phận của mình tiếp tục phát triển những hệ con với các đặc 

thù riêng. 

Ngày nay trong môi trường web, nhiều hệ thống phát triển trên môi trường 

này có thể tích hợp bằng cách ghép nối với nhau một cách dễ dàng nhờ công cụ 

portal. 
 

III. Các phương pháp tiếp cận HTTT 
 

Phát triển HTTT dựa trên máy tính bắt đầu từ đầu những năm 1950. Cho đến 

nay đã hơn năm mươi năm phát triển. Nhiều công nghệ mới về phần cứng, phần 

mềm không ngừng phát triển, nhiều vấn đề mới của thực tế luôn luôn đặt ra. Vì 

vậy, cách tiếp cận phát triển một HTTT cũng luôn tiến hoá. Ta có thể kể đến bốn 

cách tiếp cận chính là: Tiếp cận định hướng tiến trình; Tiếp cận định hướng dữ 

liệu; Tiếp cận định hướng cấu trúc; Tiếp cận định hướng đối tượng. Trừ cách đầu 

tiên, mỗi cách tiếp cận sau đều gắn với việc giải quyết những vấn đề cơ bản đặt ra 

và dựa trên sự phát triển của một công nghệ mới. 
 

1. Tiếp cận định hướng tiến trình. 

Thời gian đầu khi máy tính mới ra đời, tốc độ máy rất chậm, bộ nhớ làm 

việc còn rất nhỏ nên người ta tập trung vào các quá trình mà phần mềm phải thực 

hiện. Vì vậy, hiệu quả xử lý của các chương trình trở thành mục tiêu chính. Tất cả 

sự cố gắng lúc đó là tự động hoá các tiến trình xử lý đang tồn tại (như mua hàng, 

bán hàng, tính toán…) của những bộ phận chương trình riêng rẽ. Lúc này người ta 

đặc biệt quan tâm đến các thuật toán (phần xử lý) để giải được bài toán đặt ra và 

cách sử dụng khéo léo bộ nhớ làm việc rất hạn hẹp. Các dữ liệu được tổ chức trong 
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cùng một tệp với chương trình. Sau này, với sự tiến bộ về khả năng lưu trữ, các tệp 

dữ liệu được tổ chức tách biệt với chương trình. Mặc dù vậy, thiết kế một HTTT 

vẫn dựa trên trình tự nghiệp vụ mà nó sẽ thực hiện. 

 

 

 

Đối với cách tiếp cận định hướng này, phần lớn các dữ liệu được lấy trực tiếp 

từ các nguồn của nó qua từng bước xử lý. Những phần khác nhau của HTTT làm 

việc theo những sơ đồ khác nhau và tốc độ khác nhau. Kết quả là, tồn tại một số 

tệp dữ liệu tách biệt trong những ứng dụng và chương trình khác nhau, và dẫn đến 

có nhiều tệp dữ liệu trong những ứng dụng khác nhau có thể chứa cùng các phần tử 

dữ liệu như nhau. Mỗi khi một phần tử riêng lẻ thay đổi hay có sự thay đổi trong 

một tiến trình xử lý thì kéo theo phải tổ chức lại các tệp dữ liệu tương ứng. Việc tổ 

hợp các tệp dữ liệu chuyên biệt cũng rất khó khăn, vì mỗi tệp mang tên và định 

dạng dữ liệu khác nhau. Cách tiếp cận này tạo ra sự dư thừa dữ liệu, hao phí quá 

nhiều công sức cho việc thu thập và tổ chức dữ liệu, và các dữ liệu sử dụng kém 

hiệu quả do không được chia sẻ giữa các ứng dụng với nhau. 
 

2. Tiếp cận định hướng dữ liệu. 

Tiếp cận định hướng dữ liệu tập trung vào việc tổ chức các dữ liệu một cách 

lý tưởng. Khi sự quan tâm chuyển sang dữ liệu, phạm vi ứng dụng đã mở rộng đến 

nhiều quá trình của HTTT, nó bao gồm nhiều bộ phận của một tổ chức như: nhà 

cung cấp, những người điều hành, khách hàng, đối thủ cạnh tranh. Hai ý tưởng 

chính của cách tiếp cận này là: 

a. Tách dữ liệu ra khỏi các quá trình xử lý. 

b. Tổ chức cơ sở dữ liệu chung cho các ứng dụng. 

Công nghệ quản lý dữ liệu tiến bộ cho phép biểu diễn dữ liệu thành các tệp 

riêng biệt và tổ chức chúng thành những cơ sở dữ liệu dùng chung. Một cơ sở dữ 

Dữ liệu 

thuế 

Dữ liệu 

nhân sự 

Dữ liệu 

nhân sự 

Dữ liệu 

dự án 

Hệ thống trả lương Hệ thống quản lý dự án 

Mối quan hệ giữa dữ liệu và ứng dụng theo cách tiếp cận truyền 
thống 
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liệu là một tập các dữ liệu có liên hệ logic với nhau được tổ chức làm dễ dàng việc 

thu thập, lưu trữ và lấy ra của nhiều người dùng trong một tổ chức. Nhờ việc tách 

dữ liệu để tổ chức riêng và tập trung, người ta có thể áp dụng các công cụ toán học 

(lý thuyết tập hợp và logic) để tổ chức dữ liệu một cách tối ưu về cả phương diện 

lưu trữ (tiết kiệm không gian nhớ) cũng như về mặt sử dụng (giảm dư thừa, tìm 

kiếm thuận lợi, lấy ra nhanh chóng và sử dụng chung). Việc tổ chức dữ liệu như 

trên cho phép cơ sở dữ liệu phục vụ cho nhiều ứng dụng độc lập khác nhau. 

Cách tiếp cận định hướng dữ liệu là hiệu quả nhưng cần có những thay đổi 

phù hợp trong thiết kế sao cho cơ sở dữ liệu mới hỗ trợ được cả các ứng dụng hiện 

tại cũng như các ứng dụng sau này. 

 

 

 

3. Tiếp cận định hướng cấu trúc. 

Tiếp cận định hướng cấu trúc như một bước phát triển tiếp tục của định 

hướng dữ liệu. Nhiều tài liệu thường gộp hai cách tiếp cận này làm một và gọi là 

tiếp cận hướng dữ liệu /chức năng. Tiếp cận hướng cấu trúc hướng vào việc cải tiến 

cấu trúc các chương trình dựa trên cơ sở module hoá để dễ theo dõi, quản lý và bảo 

trì. Phát triển hướng cấu trúc đề cập đến quá trình sử dụng một cách có hệ thống và 

tích hợp các công cụ và kỹ thuật để trợ giúp thiết kế và phân tích HTTT theo hướng 

module hoá. 

Các ph­ơng pháp luận hướng cấu trúc sử dụng mét hay một số công cụ để 

xác định luồng thông tin và các quá trình xử lý. Việc xác định và chi tiết hoá dần 

các luồng dữ liệu và các tiến trình là lý tưởng cơ bản của phương pháp luận từ trên 

xuống (Top-down). Từ mức 0: mức chung nhất, quá trình tiếp tục làm mịn cho đến 

mức thấp nhất: mức cơ sở. ở đó, từ các sơ đồ nhận được ta có thể bắt đầu tạo lập 

các chương trình với các module thấp nhất (môđun lá). 

Cơ sở dữ liệu 

ứng dụng 1 ứng dụng 2 ứng dụng k 

Tầng dữ 
liệu 

Tầng ứng 
dụng 

Cấu trúc hệ thống hướng dữ liệu 
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Phát triển có cấu trúc đã cung cấp một tập hợp đầy đủ các đặc tả hệ thông 

không dư thừa được phát triển theo quá trình logic và lặp lại. 

Nó cho ta nhiều lợi ích so với các cách tiếp cận trước đó: 

a. Làm giảm sự phức tạp (nhờ chia nhỏ, môđun hoá). 

b. Tập trung vào ý tưởng (vào logic, kiến trúc trước khi thiết kế). 

c. Chuẩn mực hoá (theo các phương pháp, công cụ đã cho). 

d. Hướng về tương lai (kiến trúc tốt, môđun hoá dễ bảo trì). 

e. Giảm bớt tính nghệ thuật trong thiết kê (phát triển hệ thống phải tuân thủ 

một tiến trình xác định với các quy tắc và phương pháp đã cho). 
 

4. Tiếp cận định hướng đối tượng. 

Tiếp cận định hướng đối tượng là cách mới nhất để phát triển HTTT. Cách 

tiếp cận này dựa trên ý tưởng xây dựng một hệ thống gồm các đơn thể được gọi là 

đối tượng liên kết với nhau bằng mối quan hệ truyền thông (gửi, nhận các thông 

báo). Các đối tượng bao gói trong nó cả dữ liệu và các xử lý trên các dữ liệu này. 

Chúng thường tương ứng với các thực thể trong HTTT như khách hàng, hàng, nhà 

cung cấp, hợp đồng,… 

Mục tiêu của cách tiếp cận này là làm cho các phần tử của hệ thống trở nên độc 

lập tương đối với nhau và có thể dùng lại. Điều đó đã cải thiện cơ bản chất lượng 

của hệ thống và làm tăng năng suất hoạt động phân tích và thiết kế, cũng như phát 

triển hệ thống. 

 

Cơ sở dữ liệu 

ứng dụng 1 ứng dụng 2 ứng dụng k 

Tầng dữ 
liệu 

Tầng ứng 
dụng 

Cấu trúc hệ thống định hướng cấu 

trúc 
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ý tưởng khác nằm phía sau của cách tiếp cận này là sự che dấu thông tin và 

sự kế thừa. Các đối tượng có cùng cấu trúc và hành vi được tổ chức thành từng lớp. 

Do bao gói cả dữ liệu và xử lý trong một đối tượng làm cho hoạt động của nó cũng 

như việc sửa đổi nó không ảnh hưởng đến các đối tượng khác. Do che dấu thông tin 

nên chỉ các đối tượng liên quan khác mới có thể sử dụng được những gì mà nó cho 

phép. Kế thừa cho phép tạo ra các lớp mới có chung với các lớp đang tồn tại một số 

đặc trưng và có thêm một số đặc trưng mới. Rõ ràng rằng, với cơ chế bao gói thông 

tin và liên kết bằng truyền thông, hệ thống được “lắp ghép” và “tháo dỡ” đơn giản, 

dễ bảo trì, dễ sử dụng lại và có thể đạt được quy mô lớn tuỳ ý. Các tiếp cận mới 

này hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu và thách thức cơ bản hiện nay là cần 

phát triển các hệ thống phần mềm có quy mô lớn, phức tạp hơn, nhưng phải nhanh 

hơn, dễ bảo trì và chi phí chấp nhận được. 
 

IV. Phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc 
 

1. Khái niệm 

Tiếp cận hướng cấu trúc hướng vào việc cải tiến cấu trúc các chương trình 

dựa trên cơ sở module hoá để dễ theo dõi, quản lý và bảo trì. Phát triển hướng cấu 

trúc đề cập đến quá trình sử dụng một cách có hệ thống và tích hợp các công cụ và 

kỹ thuật để trợ giúp thiết kế và phân tích HTTT theo hướng module hoá. 
 

2. Vòng đời phát triển một HTTT 

HTTT được xây dựng là sản phẩm của một loạt các hoạt động được gọi là 

phát triển hệ thống. Quá trình phát triển HTTT kể từ lúc nó sinh ra đến khi nó tàn 

lụi được gọi là vòng đời phát triển hệ thống. Vòng đời phát triển hệ thống là một 

Cấu trúc hệ thống hướng đối tượng 
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phương pháp luận cho việc phát triển HTTT. Nó được đặc trưng bằng một số pha 

chủ yếu phân biệt nhau của quá trình đó: xác định yêu cầu, phát triển và tiến hoá 

HTTT.  

Nhiều mô hình vòng đời được sắp xếp các bước phát triển hệ thống theo mô 

hình bậc thang, cách biểu diễn này giống với mô hình thác nước. Mô hình này sẽ 

thể hiện với phương pháp luận chung, và bao gồm các pha: khởi tạo và lập kế 

hoạch, phân tích, thiết kế, triển khai, vận hành và bảo trì HTTT: ở mỗi pha đều có 

cái vào và cái ra. Chúng thể hiện mối quan hệ quan trọng giữa các pha với nhau. 

Đây chính là đặc trưng của quá trình quản lý sự phát triển HTTT. 

Việc hình thành dự án như một yêu cầu bắt buộc để có thể tiến hành những 

bước tiếp theo của quá trình phát triển. 

Khởi tạo và lập kế hoạch dự án công việc ban đầu và chính thức về những 

vấn đề của hệ thống. Một kế hoạch dự án phát triển HTTT được mô tả theo vòng 

đời phát triển hệ thống, đồng thời cũng đưa ra các ước lượng thời gian và các 

nguồn lực cần thiết. Hệ thống phải dự kiến giải quyết được những vấn đề đặt ra của 

tổ chức tận dụng những cơ hộ có thể, xác định được chi phí phát triển hệ thống và 

lợi ích mang lại cho tổ chức. 

Kế hoạch dự án này cần được phân tích đảm bảo tính khả thi trên ba mặt: 

 

 

- Khả thi kỹ thuật: xem xét khả năng kỹ thuật hiện có, đủ đảm bảo các giải 

pháp công nghệ thông tin được áp dụng để phát triển hệ thống. 

Khởi tạo và 
lập kế hoạch 

Phân tích 

Thiết kế 

Vận hành, 
bảo trì 

Triển khai 

Mô hình thác nước của vòng đời hệ thống 
Thời gian 
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- Khả thi kinh tế: khả năng tài chính, lợi ích mang lại, chi phi thường xuyên 

cho hệ thống hoạt động. 

- Khả thi về thời gian: dự án được phát triển trong thời gian cho phép, và lịch 

trình thực hiện trong giới hạn đã cho. 

- Khả thi pháp lý và hoạt động: hệ thống vận hành tốt trong khuôn khổ tổ 

chức và điều kiện quản lý mà tổ chức có và khuôn khổ pháp lý hiện hành. 
 

3. Ưu nhược điểm của phương pháp phân tích hướng cấu trúc: 

Ưu điểm: 

- Phát triển hoàn thiện từ rất lâu rồi. 

 - Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phát triển phục vụ cho lập trình hướng cấu 

trúc. 

 - Làm giảm sự phức tạp (nhờ chia nhỏ, môđun hoá). 

 - Tập trung vào ý tưởng (vào logic, kiến trúc trước khi thiết kế). 

 - Chuẩn mực hoá (theo các phương pháp, công cụ đã cho). 

 - Hướng về tương lai (kiến trúc tốt, môđun hoá dễ bảo trì). 

 - Giảm bớt tính nghệ thuật trong thiết kê (phát triển hệ thống phải tuân thủ 

một tiến trình xác định với các quy tắc và phương pháp đã cho). 

Nhược điểm: 

- Chỉ áp dụng cho những bài toán nhỏ. Đối với những bài toán lớn phải dùng 

phương pháp phân tích hướng đối tượng. 

 

V. Tổng quan về SQL Server 
 

1. SQL là gì? 

- SQL là viết tắt của Structure Query Language, nó là một công cụ quản lý 

dữ liệu đã được sử dụng phổ biến ở nhiều lĩnh vực. Hầu hết các ngôn ngữ bậc cao 

đều có trình hỗ trợ SQL như Visual Basic, Oracle,Visual C… 

Trong Oracle tất cả các chương trình và người sử dụng phải sử dụng SQL để 

truy nhập vào dữ liệu trong CSDL của Oracle. Các chương trình ứng dụng và các 

công cụ Oracle cho phép người sử dụng truy nhập tới CSDL mà không cần sử dụng 

trực tiếp SQL. Nhưng những ứng dụng đã khi chạy phải sử dụng SQL. 
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2. Lịch sử phát triển:       

 - SQL được phát triển từ ngôn ngữ SEQUEL2 bởi IBM theo mô hình Codd 

tại trung tâm nghiên cứu của IBM ở California, vào những năm 70 cho hệ thống 

QTCSD lớn. 

  - Đầu tiên SQL được sử dụng trong các ngôn ngữ quản lý CSDL và chạy 

trên các máy đơn lẻ. Song do sự phát triển nhanh chóng của nhu cầu xây dựng 

những CSDL lớn theo mô hình khách chủ( trong mô hình này toàn bộ CSDL được 

tập trung trên máy chủ (Server)). Mọi thao tác xử lý dữ liệu được thực hiện trên 

máy chủ bằng các lệnh SQL máy trạm chỉ dùng để cập nhập hoặc lấy thông tin từ 

máy chủ). Ngày nay trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao đều có sự trợ gióp của 

SQL. Nhất là trong lĩnh vực phát triển của Internet ngôn ngữ SQL càng đóng vai 

trò quan trọng hơn. Nếu được sử dụng để nhanh chóng tạo các trang Web động. 

       SQL đã được viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ (ANSI)và tổ chức tiêu chuẩn 

quốc tế (ISO) chấp nhận như một ngôn ngữ chuẩn cho CSDL quan hệ .Nhưng cho 

đến nay chuẩn này chưa đưa ra đủ 100%. Nên các SQL nhúng trong các ngôn ngữ 

lập trình khác nhau đã được bổ xung mở rộng cho SQL chuẩn cho phù hợp với các 

ứng dụng của m×nh.Do vậy có sự khác nhau rõ ràng giữa các SQL. 

      3. Đặc điểm cuae SQL và đối tượng làm việc. 

a. Đặc điểm: 

  - SQL là ngôn ngữ phi thủ tục. Nó không yêu cầu ta cách thức truy nhập 

CSDL như thế nào. Tất cả các thông báo của SQL đều rất dễ sử dụng và ít khả  

năng mắc lỗi. 

 

    - SQL cung cấp tập lệnh phong phó cho các công việc hỏi đ¸p DL 

   + Chèn, cập nhật, xóa các hàng trong một quan hệ 

    + Tạo, sửa đổi, thêm và xóa các đối tượng trong của CSDL. 

   + §iều khiển việc truy nhập tới cơ sở dữ liệu và các đối tượng của CSDL để 
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đảm  

bảo tÝnh bảo mật của cơ sở DL 

    + §ảm bảo tính nhất quán và sự ràng buộc của CSDL. 

    - Yêu cầu duy nhất để sử dụng cho các hỏi đ¸p là phải nắm vững được các 

cấu tróc CSDL của m×nh. 

            b. §ối tượng làm việc của SQL: 

    - Là các bảng (tổng quát là các quan hệ ) dữ liệu hai chiÒu.C¸c bảng này 

bao gồm một hoặc nhiều cột và hàng.C¸c cột gọi là các trường, các hàng gọi là các 

bản ghi. Cột với tên gọi và kiểu dữ liệu (kiểu dl của mỗi cột là duy nhất) xác định 

tạo nên cấu tróc của bảng (Ta có thể dông lệnh Desc[ribe] TABLE-name để xem 

cấu tróc của bảng, phần tuỳ chọn[] cã thể được bỏ trong Oracle). Khi bảng đã 

được tổ chức hệ thống cho một mục đÝch nào đã cã một CSDL. 

4. Các kiểu dữ liệu cơ bản của SQL: 

- Integer: Số nguyên: -2147483648 đến 2147483647 

- Smallinteger: -32768 đến 32767 

- Number (n,p):số thập phân độ dài tối đa là n kể cả p chữ số thập phân  

không tính dấu chấm. 

- Char(n): xâu có độ dài cố định là n:<=255. 

- Varchar(n): xâu có độ dài biến đổi (0-:-n).  

- Long varchar : xâu có độ dài không cố định, độ dài có thể thay đổi 4Kb-:-

32Kb 

           - Date: Dữ liệu kiểu ngày. 

 5. Giới thiệu c¸c tập lệnh cơ bản của SQL:  

  - Tập lệnh SELECT: Đây là lệnh thường được dùng nhiều nhất trong 

CSDL, nã thường được sử dụng để nhận dữ liệu từ CSDL. 

            - Tập lệnh INSERT, UPDATE, DELETE: c¸c lệnh này thường hay được 

dùng để vào một hàng mới, sửa đổi hay xóa bỏ các hàng đã tồn tại trong các quan 

hệ của CSDL. 
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            - Tập lệnh CREATE, ALTER, DROP: Ba lệnh này dïng để tạo, thay đổi, 

xóa bỏ bất kỳ cấu tróc dữ liệu nào của các quan hệ như TABLE , VIEW, 

INDEX… 
 

VI. Tổng quan về ngôn ngữ Visual Basic  

1. Giới thiệu về Visual Basic  

Dùng VB6 là cách nhanh và tốt nhất để lập trình cho Microsoft Windows. 

Cho dù bạn là chuyên nghiệp hay mới mẻ đối với chương trình Windows, VB6 

sẽ cung cấp cho bạn một bộ công cụ hoàn chỉnh để đơn giản hóa việc triển khai 

lập tr×nh ứng dụng cho MSWindows. 

      Visual Basic là gì? Phần "Visual" đề cập đến phương pháp được sử dụng 

để tạo giao diện đồ họa người dïng (Graphical User Interface hay viết tắc là 

GUI). Có sẵn những bộ phận hình ảnh, gọi là controls, bạn tha hồ sắp đặt vị trí 

và quyết định các đặc tính của chúng trên một khung màn hình, gọi là form. 

Nếu bạn đã từng sử dụng chương trình vẽ chẳng hạn như Paint, bạn đã có sẵn 

c¸c kỹ năng cần thiết để tạo một GUI cho VB6. 

Phần "Basic" đề cập đến ng«n ngữ BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic 

Instruction Code), một ngôn ngữ lập trình đơn giản, dễ học, được chế ra cho các 

khoa học gia (những người không có thì giờ để học lập trình điện toán) dùng. 

      2. Tổng quan về chương tr×nh  Visual Basic 

Một ứng dụng Visual Basic có thể bao gồm một hay nhiều project được 

nhóm lại với nhau. Mỗi một project có thể có một hay nhiều mẫu biểu(form). Trên 

các form có thể đặt các điều khiển khác nhau như TextBox, Listbox,... 

Để phát triển một ứng dụng Visual Basic, sau khi đã tiến hành phân tích 

thiết kế, xây dựng CSDL, cần phải qua ba bước chính: 

- Bước 1: Thiết kế giao diện. VB dễ dàng cho phÐp bạn thiết kế giao diện và 

kích hoạt thủ tục bằng mã lệnh. 

- Bước 2: Viết mã lệnh nhằm kích hoạt giao diện đã xây dựng. 

- Bước 3: Chỉnh sửa và t×m lỗi… 
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3. Biến và khai b¸o biến trong Visual basic 

Khi khai báo biến Visual basic sẽ xác lập một vùng nhớ để lưu trữ giá trị của 

c¸c biến này. 

Visual basic chia theo phạm vi c¸c loại biến là: Biến toàn cục, biến cục bộ. 

Trong visual basic ta không cần phải khai báo biến trước mà có thể khai báo theo 

kiểu khi nào cần thì khai báo. Để tránh nhầm lẫn ta nên khai báo biến trước khi sử 

dụng. 

Tên biến trong Visual basic có thể dài đến 256 ký tự và ký tự đầu phải là chữ. 

Để khai báo biến thông thường ta dùng câu lệnh Dim. Để khai báo một biến 

tĩnh ta dùng khóa Static. 

4. Dữ liệu và khiểu dữ liệu 

- String 

- Integer 

- Long integer 

- Single Precison: Biểu diễn số nguyên có độ chính xác đến 7 con số. 

- Double Precison: Biểu diễn số nguyên có độ chính xác đến 16 con số. 

- Date : Sử dụng để khai báo ngày tháng. 

- Byte 

- Boolean… 

    5. Các câu lệnh trong Visual Basic 

Mỗi câu lệnh thường đặt trên một dòng. Câu lệnh trong visual basic bao gồm. 

- Câu lệnh gán: dựng dấu (=) 

- Lệnh rẽ nh¸nh: if…Then…Else if…End if 

- Lệnh lựa chọn: Select case 

- Lệnh lặp: Do while, Do Until, For next, while,… 

6. Một số hàm và thủ tục trong visual Basic 6.0 

- String(number, StrExpession): Cho một chuỗi gồm c¸c ký tự lặp lại là ký tự 

đầu tiªn của biểu thức chuỗi. 
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- Len(chuỗi): trả về độ dài của chuỗi 

- Mod(): Hàm lấy phần dư. 

- Round(): Hàm làm tròn. 

- Int(): Biến đổi về dạng số nguyên. 

- Sqr(): Hàm bình phương 

- Hàm Date: Hàm ngày tháng 

- Hàm time: Trả về giá trị gồm 8 ký tự có dạng hh:mm:ss 

7. Tổ chức thông tin trong visual basic 

a. Tổ chức thông tin qua mã lệnh:  

- Mảng (Array): 

Để khai báo mảng ta dùng tên mảng và số các thành phần của mảng trong 

cặp ngoặc đơn. 

Để khai báo mảng động ta dùng cặp ngoặc đơn rỗng. Và để cấp phát vùng 

nhớ cho mảng động ta dùng câu lệnh Redim. 

- Sử dụng bản ghi 

Type Tªn kiểu 

C¸c thành phần của kiểu 

End Type 

- Sử dụng kiểu đoạn con 

Khai báo: 

Enum Tên kiểu 

Khai báo các thành phần của kiểu 

End Enum 
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Chương II: bài toán 

 
I. Giới thiệu bài toán 

 

* Lý do thực hiện đề tài: 

Vấn đề dân số đang là mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới, thực tế 

đã trở thành một trong những “Vấn đề toàn cầu”. Các quốc qia ngày càng có sự 

thống nhất về nhận thức, chương trình, phương pháp giải quyết vấn đề Dân số và 

phát triển. Để nhắc nhở và cảnh báo mọi người trong cộng đồng thế giới cùng nhau 

suy nghĩ và hành động nhằm giảm bớt sự gia tăng dân số, hiện nay vẫn đang ở mức 

đáng lo ngại: Mỗi năm trung bình tăng từ 80 đến 90 triệu người. 

So với thế giới, sự gia tăng dân số ở Việt Nam là đáng báo động, nếu chỉ tính 

từ năm 1975 đến 1990, dân số nước ta tăng thêm khoảng 18,6 triệu người, trong 

khi đó cả Châu Âu chỉ tăng thêm 20 triệu người. Kết quả tổng điều tra dân số và 

nhà ở ngày 01 tháng 04 năm 1999 dân số Việt Nam là 76.327.919 người, xếp thứ 3 

ở Đông Nam á và thứ 14 trong tổng số hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế 

giới. Có thể nói rằng, trên nhiều phương diện, sự gia tăng dân số nhanh trong giai 

đoạn trước những năm 1990 với tốc độ trên 2%/năm đã có ảnh hưởng tiêu cực đến 

quá trình phát triển kinh tế xã hội. Công tác dân số luôn được Đảng và Nhà nước 

quan tâm và coi đó là nhiệm vụ quan trọng của chiến lược phát triển đất nước. 

Bước vào những năm đầu tiên của thế kỷ 21, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 

Chiến lược dân số Việt Nam 2001-2010 và Chiến lược Quốc gia về chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản 2001-2010. Hai Chiến lược trên đã chỉ ra quan điểm, mục tiêu và các 

giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dân số và cải thiện chất lượng chăm 

sóc sức khoẻ sinh sản cho nhân dân.  

* Mục đích: 

Như vậy Công tác Dân số –KHHGĐ là một bộ phận quan trọng của chiến 

lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề Kinh tế – Xã hội hàng đầu của 

nước ta, là một yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, 

từng gia đình và của toàn xã hội. Vì vậy, việc thực hiện chính sách dân số và kế 

hoạch hoá gia đình là vấn đề rất quan trọng và bức xúc đối với nước ta. Tuy nhiên, 

đây là một quá trình lâu dài, khó khăn, và phức tạp, đòi hỏi sự tham gia của nhiều 

nghành khoa học và của toàn xã hội. 
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II. Phát biểu bài toán 

Đề tài chia làm 2 mảng có liên quan đến nhau: Quản lý dân số và quản lý các biện 

pháp kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ). 

1.  Quản lý dân số bao gồm: 

    1.1. Quản lý sổ hộ khẩu. 

Đối tượng theo dõi về gia đình là tất cả hộ gia đình thực tế thường trú tại địa 

bàn. 

  + Phạm vi theo dõi: 

a) Tất cả các hộ cư trú trên địa bàn của xã đều được theo dõi  

    Hộ gia đình: Bao gồm những người sống chung, có quan hệ hôn nhân, ruột 

thịt hoặc nhận nuôi dưỡng và có quỹ thu chi chung, không phân biệt là đã hay chưa 

được ngành công an cho tách hoặc nhập hộ khẩu thường trú. 

Hộ tập thể: Bao gồm nhiều người sống xa gia đình hoặc chưa có gia đình 

riêng ở chung với nhau trong một phòng ở, nhà ở tập thể do cơ quan xí nghiệp, 

trường học, các tổ chức xã hội quản lý và của tư nhân cho thuê sử dụng. 

Trường hợp một hộ gia đình có ba người làm (thuê/công) trở lên không có 

quan hệ hôn nhân, ruột thịt hoặc nhận nuôi dưỡng, có ý định sinh sống lâu dài ( 

trên 6 tháng) thì những người này được coi là 1 hộ tập thể tách biệt với hộ gia đình 

nêu trên. 

b) Những khu vực có các hộ gia đình và hộ tập thể là bộ đội, công an, người 

nước ngoài, phạm nhân cải tạo thuộc diện cơ quan quốc phòng, công an, ngoại giao 

quản lý được theo dõi, đăng ký riêng. 

Quản lý số sổ hộ khẩu là hàng quý thống kê xem toàn huyện có bao nhiêu hộ  

    

1.2. Quản lý nhân khẩu. 

Là quản lý tổng số dân trong đó có bao nhiêu nhân khẩu là nam, bao nhiêu 

nhân khẩu là nữ. 

+ Đối tượng theo dõi : 

Tất cả những người Việt Nam thực tế thường trú tại hộ. 

Những nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ ở trong khu vực do cơ quan bộ đội, công 

an, ngoại giao quản lý được các Bộ chủ quản theo dõi riêng. 

+ Nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ là người có điều kiện sau: 
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a, Những người thực tế đã và đang sống ổn định tại hộ đến thời điểm lập Sổ 

hộ gia đình bao gồm: 

Những người thường xuyên cư trú tại hộ trên 6 tháng, không phân biệt là đã 

hoặc chưa được đăng ký hộ khẩu thường trú. 

Trẻ em mới sinh của các bà mẹ thường xuyên cư trú, không phân biệt là đã 

hoặc chưa đăng ký giấy khai sinh. 

Những người thường xuyên cư trú tuy đã có giấy chuyển đi nhưng thực tế họ 

vẫn chưa di chuyển đến nơi ở mới. 

b, Những người mới chuyển đến dưới 6 tháng, nhưng có ý định sống ổn 

định tại hộ gồm: 

Những người đã có giấy chứng nhận chuyển đến ( không kể thời gian người 

đó được chuyển đến bao lâu) 

Những người chưa có giấy chứng nhận chuyển đến, nhưng đã xác định rõ ý 

định sống ổn định như: đến xây dựng kinh tế mới; về nhà chồng (vợ); đến để làm 

con nuôi; bộ đội; công an đảo ngũ; công nhân viên chức tự bỏ việc về sống với gia 

đình v v... 

 * Những người tạm vắng mặt bao gồm: 

Những người được cử đi công tác, chữa bệnh, du lịch, tham quan, học tập 

ngắn hạn ở nước ngoài. 

Cán bộ công nhân viên đi công tác ở trong nước kể cả công tác lưu động, 

không kể thời gian công tác bao lâu. 

Những người đang điều trị, điều dưỡng tại các bệnh viện, bệnh xá, nhà điều 

dưỡng. 

Những người đi làm ăn ở nơi khác, thỉnh thoảng mới về nhà thăm gia đình ( 

nhưng không có ý định ở hẳn nơi mà người đó tới làm ăn). 

Học sinh phổ thông đi trọ học. 

Những người bị tạm giữ, tạm giam tại các cơ quan công an và quân đội. 

Mặt khác: 

Bộ đội, công an có đăng ký hộ khẩu thường trú tại hộ gia đình cũng đựơc 

tính là nhân khẩu thực tế thường trú và cũng đựơc theo dõi chung với cả hộ. 

Người đến ở nhờ, trông con, giúp việc, làm thuê... và có ý định sinh sống lâu 

dài( 6 tháng trở lên) được quy ước là nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ và cũng 

được theo dõi. 
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Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam và có đủ 3 điều kiện trên 

được xem là nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ và cũng được theo dõi chung với 

cả hộ. 

+ Những người sau đây không được tính là nhân khẩu thực tế thường trú tại 

hộ : 

Những người có đăng ký hộ khẩu thường trú nhưng thực tế đã rời đi nơi khác 

trên 6 tháng. 

Những người đến tạm trú. 

Những người được cử đi học tập, đi công tác, đi chuyên gia, lao động dài hạn 

ở nước ngoài ( 6 tháng trở lên). 

Những người đang học tập, cải tạo trong trại cải tạo, cải huấn. 

Những người đi hẳn ra nước ngoài ( Kể cả và không có giấy xuất cảnh). 

Việt Kiều nước ngoài về thăm gia đình. 

Người mang quốc tịch nước ngoài là thường dân cư trú tại hộ (nếu có). 

Quản lý nhân khẩu là hàng quý thống kê xem toàn huyện có bao nhiêu nhiên 

khẩu  

1.3. Quản lý biến động dân số: 

Là quản lý số trẻ sinh ra, số người chết đI, số nhân khẩu chuyển đi, số nhân 

khẩu chuyển đến. 

- Một người từ nơi khác chuyển đến cũng được cung cấp một định danh cá 

nhân để hệ thống quản lý. Đối với những người chuyển khẩu từ xã này sang xã 

khác thì định danh cá nhân đó không thay đổi nhưng thay đổi một số thông tin 

như: địa chỉ cư trú, số hộ khẩu.   

- Một người chuyển từ nơi khác đến (khác huyện) thì người đó được cấp một 

định danh và được cập nhật thông tin của nhân. 

Bất kì thời gian nào khi cộng tác viên dân số thấy có đối tượng lạ tham gia 

thường trú tại nơi( tổ) họ quản lý thì họ đến điều tra, hỏi gia đình đó về mối quan 

hệ của người đang trú tại gia đình mình và thông tin về người đó. Xác định là người 

đó chỉ đến chơi trong thời gian ngắn thì không được coi là nhân khẩu thường trú, 

nếu xác định là người đó có ý định sống lâu dài thì cập nhật danh sách vào sổ điều 

tra dân số đến cuối tháng thì thống kê danh sách lên cán bộ dân số huyện 1 lần. 

Khi thấy một đứa trẻ vừa được sinh ra cộng tác viên dân số cũng đến lấy 

thông tin về đứa trẻ đó như : nam hay nữ, ngày sinh, nơi sinh, quê quán. Có thể 
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chưa cần tên ( vì chưa đăng ký giấy khai sinh). Đứa trẻ đó được ghi ngay là nhân 

khẩu thường trú nếu mẹ đứa trẻ nhân khẩu thường trú. 

Khi một người chết đi, thì cộng tác viên gạch tên người đó khỏi quyển số 

điều tra dân số và ghi vào cột biến động là đã chết. 

Cộng tác viên thấy một người 6 tháng không có mặt ở nhà thì cộng tác viên 

cũng đến gia đình đó điều tra, nếu gia đình đó nói là người đó không về nhà thì 

người đó cũng bị gạch tên khỏi sổ điều tra dân số.  
 

2. Bài toán về quản lý KHHGĐ  

Đối tượng theo dõi về KHHGĐ là những cặp vợ chồng trong tuổi sinh đẻ, 

quy định lấy tuổi của người vợ từ 15 đến 49, không quan tâm đến tuổi người 

chồng. 

Điều tra thực tế ( không quan tâm có hay chưa có giấy đăng ký kết hôn). 
 

2.1. Quản lý số phụ nữ tuổi từ 15 đến 49. 

           Có chồng: .Đã áp dụng biện pháp tránh thai: 

    Dùng biện pháp tranh thai hiện đại. 

    Dùng biện pháp tránh thai khác. 

    Chưa áp dụng biện pháp tránh thai nào. 

    Đang mang thai. 

           Chưa chồng. 
 

2.2. Quản lý trẻ sinh ra là con thứ mấy: không quản lý nhập khẩu hay nhập 

sinh chỉ quan tâm đến người mẹ có thuộc nhân khẩu thường trú tại địa phương hay 

không. 

     + Quản lý dân cư thuộc huyện được thống kê từ thôn xã.  

- Khi có người mới sinh ra tại thôn A thuộc xã B thì thôn A có trách 

nhiệm báo cáo lên xã B, xã B có trách nhiệm cung cấp thông tin lên huyện để 

hệ thống dân cư cập nhật thông tin về trẻ sơ sinh đó (trẻ sơ sinh đó được cấp 1 

định danh các nhân trong hệ thống CSDL) kể cả đứa trẻ đó chưa có giấy khai 

sinh. 

- Nếu trẻ vừa sinh ra trong gia đình đã là con thứ hai, thì các cộng tác 

viên dân số đến vận động và tuyên truyền cho gia đình đó về pháp lệnh dân số- 

KHHGĐ( Tất nhiên các cuộc vận động truyền thông dân số đó được tổ chức 

tuyên truyền hàng tháng tại cơ sở). Để nhắc nhở gia đình đó không vi phạm 

sinh con thứ ba. 



Báo cáo tốt nghiệp                Quản lý Dân số - KHHGĐ 
----------------- 

 

    
Lê Thị Khang – CTL101 

27 

+ Quản lý KHHGĐ lấy thông tin từ hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư ( quản 

lý dân cư) đưa ra số liệu thống kê: 

- Số cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ. 

- Số trẻ sơ sinh ( có thuộc con thứ ba trở lên). 

- Số phụ nữ sinh con lần đầu. 

- Các biện pháp KHHGĐ hiện đại đang được các cặp vợ chồng sử dụng. 

Cộng tác viên dân số tại tổ dân cư là người gần gũi và nắm bắt tình hình 

dân số một cách chặt chẽ tại tổ mình quản lý. Tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh 

đẻ luôn được hướng dẫn sự hiểu biết về dân số – KHHGD. Mỗi tháng có một 

buổi truyền thông dân số, tuyên truyền cho mọi phụ nữ hiểu được ý nghĩa của 

việc KHHGD và vận động mọi người, mọi nhà cùng hưởng ứng và thực hiện, 

đặc biệt là những gia đình đã có đủ 2 con. Trong buổi truyền thông, tuyên 

truyền đó các chị em phụ nữ sẽ được các cộng tác viên phổ biến các biện pháp 

tránh thai hiện đại và các biện pháp tránh thai truyền thống và khuyên các chị 

em về bàn bạc với chồng mình lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp. Khi họ 

đưa ra quyết định về việc sử dụng biện pháp tránh thai nào thì cộng tác viên dân 

số ghi vào sổ theo dõi biến động dân số của từng hộ gia đình để quản lý và cấp 

pháp phương tiện tránh thai cho từng hộ 1 cách hợp lý. 

Hàng quý huyện Cát Hải được thành phố Hải Phòng cấp: Bao nhiêu thuốc 

uống tránh thai, bao cao su? Để thực hiện KHHGĐ. Huyện đã phát miễn phí 

cho mỗi xã trong huyện với số lượng là bao nhiêu. Các xã có báo cáo gửi lên 

huyện ( kèm theo danh sách  cặp vợ chồng đang sử dụng biện pháp tránh thai 

nào?), huyện có trách nhiệm tổng hợp kết quả gửi lên thành phố.  
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III. Sơ đồ hoạt động 

* Quản lý sổ hộ khẩu 

Cộng tác viên dân 
số 

Cán bộ dân số tại 
huyện 

Cán bộ dân số thành phố Hồ sơ dữ liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

Thông tin hộ gia đình 

Kiểm tra 
có phải nhân 
khẩu thường 

trú hay 
không §

ú
n

g
 

Nhập để quản lý 

Lập danh sách sổ hộ 
khẩu 

Sai Hộ tập thể 

Kiểm tra lại 
thông tin 

Nhận báo cáo Gửi báo cáo 

Phiếu TT biến 
động trong hộ 

Danh sách 
SHK 

Hồ sơ báo cáo 
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* Quản lý nhân khẩu 

Cộng tác viên dân 
số 

Cán bộ dân số tại 
huyện 

Cán bộ dân số thành phố Hồ sơ dữ liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

Thông tin nhân khẩu 

Nhân khẩu 
thường trú 

là nam  

§
ú

n
g
 

Nhập vào DS nhân 
khẩu nam 

Nhập vào DS nhân 
khẩu thường trú 

Sai Nhập vào DS 
nhân khẩu nữ 

Nhận báo cáo Gửi báo cáo 

Phiếu TT biến 
động trong hộ 

Danh sách 
nhân khẩu nam 

Hồ sơ báo cáo 

Danh sách 
nhân khẩu nữ 
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*  Quản lý biến động dân số  

 

Cộng tác viên dân 
số 

Cán bộ dân số tại 
huyện 

Cán bộ dân số thành phố Hồ sơ dữ liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

Biến động tăng hoặc 
giảm nhân khẩu 

Thuộc biến 
động tăng  

( Sinh) 

§
ú

n
g
 

Trẻ sơ sinh 

Sai Thuộc biến 
động giảm 

(chết) 

Nhận báo cáo Gửi báo cáo 

Phiếu TT biến 
động trong hộ 

Danh sách trẻ 
sơ sinh 

Hồ sơ báo cáo 

§
ú

n
g
 

DS trẻ sơ sinh DS NK đến 

S
ai 

S
ai 

§
ú

n
g
 

Nhân khẩu tạm vắng Gạch tên trong DS 
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* Quản lý cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ 

 

Cộng tác viên dân 
số 

Cán bộ dân số tại 
huyện 

Cán bộ dân số thành phố Hồ sơ dữ liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

Danh sách nhân khẩu 
nữ 

Kiểm tra số 
tuổi phụ nữ 
từ 15 đến 

49  

§
ú

n
g
 

Nhập vào DS phụ nữ 

DS sử dụng BPTT 

Sai Chưa sử dụng 
BPTT 

Nhận báo cáo Gửi báo cáo 

Phiếu TT biến 
động trong hộ 

Danh sách phụ 
nữ trong độ 
tuổi sinh đẻ 

Hồ sơ báo cáo 

Danh sách 
nhân khẩu nữ 

Kiểm tra 
xem sử 

dụng BPTT 
nào 

S
ai 

Chưa sử dụng 

DS chưa sử dụng 
BPTT 

§
· S

D
 

Hồ sơ BPTT 
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* Quản lý trẻ sinh ra 

 

Cộng tác viên dân 
số 

Cán bộ dân số tại 
huyện 

Cán bộ dân số thành phố Hồ sơ dữ liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

Trẻ em do người mẹ là 
NK thường trú sinh ra 

Kiểm tra 
Xem là 

nam hay 
nữ 

Nhập DS nam 

Hồ sơ nhân khẩu 
thường trú 

Nữ 

Nhận báo cáo Gửi báo cáo 

Phiếu TT biến 
động trong hộ 

Danh sách 
SHK 

Hồ sơ báo cáo 

Nam 

Nhập DS nữ 

DS nhân khẩu 
nữ 

DS nhân khẩu 
nam 
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Chương III : phân tích bài toán 

 

I. Xây dựng biểu đồ ngữ cảnh 

 

1. Xây dựng biểu đồ ngữ cảnh 

-  Xác định tác nhân 
- Tác nhân của một phạm vi hệ thống được nghiên cứu có thể là một người, 

nhóm người, một bộ phận, một tổ chức hay một hệ thống khác nằm ngoài phạm vi 

này và có tương tác với nó về mặt thông tin. Trên cơ sở đó ta xác định được các 

tác nhân sau tác động trực tiếp vào bài toán như sau: 

 

Tên tác nhân Chức năng nhiệm vụ 

Cộng tác viên dân số tại xã. 

 
-Có trách nhiệm thu thập thông tin thay đởi hoặc 

phát sinh về nhân khẩu. 

- Gửi các thông tin về thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu 

tại nơi mình quản lý lên huyện bằng các phiếu thu 

tin hoặc báo cáo. 

Cán bộ dân số thành phố Có trách nhiệm gửi các mẫu báo cáo, yêu cầu báo 

cáo của thành phố xuống huyện để nhận được kết 

quả về nhân khẩu tại huyện. 
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- Vẽ biểu đồ ngữ cảnh 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tác 

viên dân 

số tại xã 

 
Hệ thống 

quản lý dân 

số và các 

biện pháp kế 

hoạch hoá 

gia đình 

Cán bộ dân 

số thành 

phố 

Gửi các thông tin về tất 

cả các hộ gia đình trên 

địa bàn xã  

Báo cáo tình hình sinh 

Danh sách nhân khẩu thực tế 

thường trú tại xã 
Báo cáo số lượng nhân khẩu 

Báo cáo tình hình sử dụng biện pháp tránh thai 

Gửi yêu cầu báo cáo  

Gửi thông tin về số lượng phụ 

nữ trong độ tuổi sinh đẻ 

Gửi thông tin phát sinh về một nhân khẩu 

Báo cáo tháng, quý về tình biến động dân số 

Gửi thông tin về số trẻ em 

mới sinh 

Danh sách hộ gia đình có đủ hai con 

Số lượng phương tiện tránh thai 

Yêu cầu gửi báo cáo 

Các biểu mẫu giấy tờ báo cáo 

Báo cáo số lượng 

người mất đi 

Báo cáo số trẻ em sinh ra  

Báo cáo số  nhân khẩu thường trú 

Báo cáo số người đi  

Báo cáo số người đến  

Gửi báo cáo 
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2. Biểu đồ phân rã chức năng 

 

1.0 Quản lý dân số  3.0 Thống kê, báo cáo 

3.1 TK số liệu DS 

3.2 Điều chỉnh thay 
đổi 
 

3.3 Lập báo cáo 

Quản lý dân số và các 
biện pháp KHHGĐ 

2.0 Quản lý các biện pháp KHHGĐ 

1.1 Quản lý sổ hộ khẩu 

1.2 Quản lý nhân khẩu 

1.3 Quản lý biến động dân số 

2.1Quản lý phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 

2.1.4 Lập hồ sơ BPTT 

1.1.1 Kiểm tra thông tin sổ 

1.1.2 Nhập để quản lý 

1.1.3 Lập danh sách 

1.2.1 Kiểm tra NK thường trú 

1.2.2 Lập danh sách NK nam 

1.2.3 Lập danh sách NK nữ 

1.3.1 Kiểm tra biến động 

1.3.2 Nhập biến động tăng 

1.3.3 Nhập biến động giảm 

2.1.1 Kiểm tra độ tuổi phụ nữ 

2.1.2 Nhập danh sách 

2.1.3 Kiểm tra sử dụng BPTT nào 

2.2 Quản lý trẻ sinh ra 

2.2.1 Kiểm tra giới tính 

2.2.2 Kiểm tra là con thứ mấy 

2.2.3 Nhập vào danh sách 
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* Mô tả chức năng lá: 

- Chức năng 1.1 Quản lý sổ hộ khẩu: Khi có một hộ mới chuyển đến, cộng 

tác viên dân số tại xã đó có trách nhiệm ghi thông tin của hộ đó gửi về cho cán bộ 

dân số tại huyện. Cán bộ dân số tại huyện trước tiên kiểm tra thông tin của hộ đó 

xem hộ đó đã tồn tại chưa và đã đầy đủ các thông tin chưa, nếu chưa tồn tại thì  

nhập vào hệ thống để quản lý. Cuối cùng cán bộ dân số tại huyện có trách nhiệm 

thêm hộ đó vào danh sách sổ hộ khẩu ( tăng số hộ quản lý lên 1). 

- Chức năng 1.2 Quản lý nhân khẩu: Mỗi tháng hoặc quý theo điều tra dân 

số cán bộ cộng tác viên dân số sẽ kiểm tra nhân khẩu thường trú tại nơi mình quản 

lý xem có ai vắng mặt không. Cuối cùng lập danh sách chia ra số nhân khẩu nam, 

số nhân khẩu nữ. 

- Chức năng 1.3  Quản lý biến động dân số: Khi có biến động như có người 

chuyển đến hoặc chuyển đi, mất đi. Cộng tác viên dân số kiểm tra xem đó là biến 

động tăng hay giảm rồi có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin của nhân khẩu đó để 

gửi về huyện. 

- Chức năng 2.1 Quản lý phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ: Hàng năm vào một 

ngày nhất định cán bộ dân số lại tổng hợp số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 1 lần. 

Đầu tiên kiểm tra xem một phụ nữ có số tuổi trong khoảng từ 15 đến 49 không. 

Sau đó nhập thêm vào danh sách hoặc loại bỏ khỏi danh sách. Tiếp theo là kiểm tra 

xem họ đã sử dụng biện pháp tránh thai nào chưa? Để lập nên hồ sơ các phụ nữ đã 

sử dụng biện pháp tránh thai. 

- Chức năng 2.2  Quản lý trẻ sinh ra: Khi có một trẻ em được sinh ra, trước 

tiên kiểm tra giới tinh, sau đó kiểm tra đó là con thứ mấy của gia đình đó rồi nhập 

vào danh sách trẻ sinh ra. 

- Chức năng 3.1 thống kê số liệu: Hàng tháng, quý dựa trên số liệu có sẵn, 

cán bộ dân số có trách nhiệm thống kê số liệu để gửi vào thành phố. 

- Chức năng 3.2 lập báo cáo: Báo cáo về số trẻ sinh ra, số người đi, đến, tình 

hình dân số hiện tại…được lập hàng tháng. 



Báo cáo tốt nghiệp                Quản lý Dân số - KHHGĐ 
----------------- 

 

    
Lê Thị Khang – CTL101 

37 

- Chức năng 3.3 điều chỉnh thay đổi: nhằm nâng cao chất lượng dân số và 

giảm sinh. 

3. Danh sách các hồ sơ dữ liệu: 

 

a. Sổ hộ khẩu 

b. Phiếu TT biến động trong hộ 

c. DS sổ hộ khẩu 

d. DS nhân khẩu nam 

e. DS nhân khẩu nữ 

      f. DS phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 

g. DS trẻ sinh ra   

h. DS hộ gia đình có 2 con 

i. BC nhân khẩu thường trú 

j. BC số lượng người mất đi  

k. BC tình hình sinh 

l. BC số trẻ sinh ra 

m. BC quý tháng  

n. BC sử dụng BPTT    

p. Hồ sơ BPTT   

q. Hồ sơ BC   

o.BC số người đi  

t. BC số người đến  
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4. Xây dựng ma trận thực thể chức năng 

Cấu trúc của ma trận thực thể chức năng: 

Mỗi cột ứng với một thực thể dữ liệu. Các thực thể là các hồ sơ và các tài 

liệu thu thập được. Mỗi dòng ứng với một chức năng. Các chức năng này thường ở 

mức tương đối chi tiết nhưng không phải mức lá. 

Ở mỗi ô giao giữa một chức năng và một thực thể ta đánh dấu bằng một 

chữ R,U hay C theo nguyên tắc sau: 

- Chữ R nếu chức năng dòng đọc (read) dữ liệu thực thể cột. 

- Chữ C nếu chức năng dòng tạo (Create) mới dữ liệu trong thực thể cột. 

- Chữ U nếu chức năng dòng thực hiện cập nhật (update) dữ liệu trong thực 

thể cột. 
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Các thực thể 

a. Sổ hộ khẩu  

b. Phiếu TT biến động trong hộ   

c. DS sổ hộ khẩu    

d. DS nhân khẩu nam      

e. DS nhân khẩu nữ      

      f. DS phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ         

g. DS trẻ sinh ra          

h. DS hộ gia đình có 2 con          

i. BC nhân khẩu thường trú          

j. BC số lượng người mất đi           

k. BC tình hình sinh              

l. BC số trẻ sinh ra             

m. BC quý tháng              

n. BC sử dụng BPTT               

p. Hồ sơ BPTT                

q. Hồ sơ BC                 

o.BC số người đi                  

t. BC số người đến                   

Các chức năng nghiệp vụ a b c d e f g h i j k l m n p q o t 

1. Quản lý dân số R R U U U    C C C      R R 

2. Quản lý KHHGĐ R R   R U R C    C  C U    

3. Thống kê báo cáo   R R R R  R R R R R R R R C C C 
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5. Xây dựng biểu đồ luồng dữ liệu: 

a, Xây dựng biểu đồ luồng dữ liệu mức  0 
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Mô tả quá trình trao đổi thông tin ở mức 0: 

 

Hệ thống quản lý dân số và các biện pháp KHHGĐ nhận các phiếu TT biến 

động từ các CTV dân số tại các xã gửi về. Bộ phận quản lý dân số đọc các phiếu 

thu tin đó  tổng hợp nên danh sách nhân khẩu, số lượng nhân khẩu hiện có mặt tại 

huyện phân ra các xã thị trấn. Số người đi, đến, số người mất đi. Bộ phận quản lý 

KHHGĐ thì dựa vào các phiếu thu tin đó xác định số trẻ em mới sinh ra, số lượng 

phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, danh sách các hộ gia đình có đủ 2 con để có kế hoạch 

vận động tư vấn họ dùng biện pháp tránh thai phù hợp. 

Hàng tháng, háng quý bộ phận thống kê báo cáo có trách nhiệm gửi yêu cầu 

lập báo cáo xuống các xã sau khi nhận báo cáo của các xã có trách nhiệm tổng hợp 

tất cả các số liệu đó để làm báo cáo gửi về thành phố. 
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b, Xây dựng biểu đồ luồng dữ liệu mức  1: 

* Quản lý dân số: 
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* Quản lý các biện pháp KHHGĐ: 
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* Thống kê báo cáo: 
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c, Xây dựng biểu đồ luồng dữ liệu mức  2 
 

*Quản lý sổ hộ khẩu: 
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*Quản lý nhân khẩu: 
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*Quản lý biến động dân số: 
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* Quản lý phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ: 
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*Quản lý trẻ sinh ra: 
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Chương iv: xây dựng mô hình dữ liệu quan niệm 

 

I. Mô hình dữ liệu quan niệm 

1.  Liệt kê chính xác và chọn lọc thông tin. 

a) Danh sách sổ hộ khẩu 

 1. Mã sổ 

 2. Họ tên chủ hộ 

 3. Địa chỉ 

b) Danh sách nhân khẩu  

1. Mã nhân khẩu 

2. Họ tên 

3. Quan hệ với chủ hộ 

4. Giới tính 

5. Ngày sinh 

6. Nơi sinh 

7. Giới tính 

8. Học vấn 

9. CMNV 

10. Hôn nhân 

11. Cư trú 

12. Tàn tật 

c) Hồ sơ biện pháp tránh thai 

1. MÃ BPTT 

2. Tên BPTT 

d) Danh sách phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 

1. Mã nhân khẩu 

2. Họ tên 

3. Ngày sinh 

4. Tên BPTT 
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e) Danh sách trẻ sinh ra 

1. Mã sơ sinh 

2. Họ tên  

3. Ngày sinh 

4. Giới tính  

5. Con thứ mấy 
 

2. Xác định các thực thể 

 

Nhân khẩu 

- Mã nhân khẩu 
- Mã sổ hộ khẩu 
- Họ và tên 
- Quan hệ chủ hộ 
- Ngày sinh 
- Giới tính 
- Nơi sinh 
- Quê quán 
- Dân tộc 
- Học vấn 
- CMNV (chuyên môn nghiệp vụ) 
- Cư trú 
- Mã xã. 
- MÃ BPTT 
 

dân tộc 

- Mã dân tộc 
- Tên dân tộc 
 

Xã( thị trấn) 

- Mã xã ( thị trấn) 
- Tên xã ( thị trấn) 
 

Sổ hộ khẩu 

- Mã sổ 
- Họ tên chủ hộ 
- Địa chỉ 
- Mã xã 
 
BPTT ( Biện pháp tránh thai) 
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- MÃ BPTT 
- Tên BPTT 
 

CTV dân số 

- MÃ CTV 
- Tên CTV 
- Mã xã 
 
 

trẻ sơ sinh 

- Mã trẻ 
- Ngày sinh 
- Mã nhân khẩu 
 

`Chuyển đi 

- Mã nhân khẩu 
- Ngày đi 
 

Chuyển đến 

- Mã nhân khẩu 
- Ngày đến 
 

Tử vong 

- Mã nhân khẩu 
- Ngày chết 

 

3. Xác định mối quan hệ giữa các thực thể 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tử vong Nhân khẩu Thuộc 1  

Nhân khẩu Chuyển đi 

Nhân khẩu Chuyển đến 

 

Thuộc 3 

Thuộc 2 
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4. Mô hình ER 

 

Nhân khẩu Xã( thị trấn) Thuộc 4 

Thuộc 4  

Xã( thị trấn) 

 
Thuộc 6 Sổ hộ khẩu 

 

CTV 
Thuộc 7 Xã( thị trấn) 

 

Dân tộc 

bptt Sử dụng  

Nhân khẩu 

 

trẻ sơ sinh Thuộc  8 

Nhân khẩu  Thuộc 9 

10 

Nhân khẩu 

 

Thuộc 5 Sổ hộ khẩu Nhân khẩu 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhân khẩu 

X·(THÞ TRÊN) 

Ctv DÂN Số 

Chuyển đến 

Tử vong 

DÂN TỘC 

TRẺ SƠ SINH 

BPTT 

SỔ HỘ KHẨU 

Chuyển 

đi 

Thuộc 1 Thuộc 2 

Thuộc 3 

Thuộc 4 

Thuộc 5 

T
h

u
ộ

c
 6

 

T
h

u
ộ

c
 7

 

S
Ử

 D
Ụ

N
G

 

T
h

u
é

c
 8

 

Thuéc 9 

MÃ NK 

Họ tên Ngày sinh 
Giới tính 

Nơi sinh 

Quê quán 

Cư 
trú 

Học vấn 

CMNV 

QH chủ hộ 

MÃ DT 

MÃ SHK 

MÃ BPTT 

Mã xã 

MÃ CTV 
Họ tên 

Mã xã 

MÃ NK 

Ngày đi 

Mã xã 

Tên xã 

Mã xã 

Họ tên CH 

Địa chỉ 

Mã 
SHK 

Mã BPTT Tên BPTT Mã NK 

Ngày sinh 

Mã trẻ 

MÃ DT 

Tên DT 

MÃ NK 

Ngày chết 

MÃ NK 

Ngµy®Õn 

1 

n 

1 

n 

1 n 

1 

n 

1 

n 1 

n 

1 

n 

1 
1 

1 

n 
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II. Mô hình quan hệ 
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Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý 

 

Bảng nhân khẩu 

 

Tên trường Kiểu Ghi chú 

MaNhanKhau Char (10) Mã nhân khẩu( khoá chính) 

HoTen Nvarchar (50) Họ và tên nhân khẩu 

NgaySinh Datetime (8) Ngày sinh 

GioiTinh Nvarchar (5) Giới tính 

NoiSinh Nvarchar (50) Nơi sinh 

QueQuan Nvarchar (50) Quê quán 

CuTru Nvarchar (50) Cư trú 

HocVan Nvarchar (50) Học vấn 

CMNV Nvarchar (50) Chuyên môn nghiệp vụ 

QHChuHo Nvarchar (20) Quan hệ chủ hộ 

MaDanToc Char (10) Mã dân tộc 

MaSoHoKhau Char (10) Mã sổ hộ khẩu 

MaBPTT Char (10) Mã biện pháp tránh thai 

MaXa Char (10) Mã xã 

 
 

Sổ hộ khẩu: 

 

Tên trường Kiểu Ghi chú 

MaSoHoKhau Char (10) Mã sổ hộ khẩu (khoá chính) 

HoTenChuHo Nvarchar (50) Họ và tên chủ hộ 

DiaChi Nvarchar (50) Địa chỉ 

MaXa Char (10) Mã xã 

 

Bảng cộng tác viên dân số: 

 

Tên trường Kiểu Ghi chú 

MaCTV Char (10) Mã cộng tác viên (khoá chính) 

HoTen Nvarchar (50) Họ và tên 

MaXa Char (10) Mã xã 
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Bảng BPTT 

 

Tên trường Kiểu Ghi chú 

MaBPTT Char (10) Mã biện pháp tránh thai (khoá chính) 

TenBPTT Nvarchar (50) Tên biện pháp tránh thai 

Bảng xã 

 

Tên trường Kiểu Ghi chú 

MaXa Char (10) Mã xã, thị trấn (khoá chính) 

TenXa Nvarchar (50) Tên xã 

 

 

Bảng chuyển đi 

 

Tên trường Kiểu Ghi chú 

MaNhanKhau Char (10) Mã nhân khẩu 

NgayDi Datetime (8) Ngày đi 

 

 

Bảng chuyển đến 

 

Tên trường Kiểu Ghi chú 

MaNhanKhau Char (10) Mã nhân khẩu 

NgayDen Datetime (8) Ngày đến 

 

Bảng tử vong 

 

Tên trường Kiểu Ghi chú 

MaNhanKhau Char (10) Mã nhân khẩu 

NgayChet Datetime (8) Ngày chết 

 

Bảng dân tộc 

 

Tên trường Kiểu Ghi chú 

MaDanToc Char (10) Mã dân tộc (khoá chính) 

TenDanToc Nvarchar (50) Tên dân tộc 
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Bảng trẻ sơ sinh 

 

Tên trường Kiểu Ghi chú 

MaTre Char (10) Mã trẻ (khoá chính) 

NgaySinh Datetime (8) Ngày sinh 

MaNhanKhau Char (10) Mã nhân khẩu của người mẹ 

 

Người dùng: 

 

Tên trường Kiểu Ghi chú 

TenNguoiDung Char (10) Mã trẻ (khoá chính) 

MatKhau Char (20) Ngày sinh 

QuyenHan Char (8) Mã nhân khẩu của người mẹ 

MoTa Nvarchar(50)  

 

 



Báo cáo tốt nghiệp                Quản lý Dân số - KHHGĐ 
----------------- 

 

    
Lê Thị Khang – CTL101 

59 

Chương V: một số giao diện của chương trình 

 

I. Thiết kế giao diện 

1. Giao diện chính 

 
 Chương trình quản lý dân số – KHHGĐ huyện Cát Hải 
              Quản trị hệ thống Cập nhật dữ liệu   Báo cáo Thoát 

 

 

                                                                                 
                                    

                            Chương trình quản lý dân số – KHHGĐ  

                                       huyện Cát Hải 
 

 

 

 

                                  

  

 Kết nối CSDL làm việc 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         OK   Cancel 

 

Connection Values 

Tên CSDL 

UID 

Password 

Database 

Driver 

Server 
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2. Giao diện đăng nhập 

 

 

 Đăng nhập hệ thống  

 

 

 

 

 

 

 

 OK                        Cancel 

 

 

 

2. Các giao diện cập nhật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài khoản 

Mật khẩu 

Đăng nhập hệ thống 
 

Cập nhật sổ hộ khẩu 
 

MÃ SHK 

Họ tên CH 

Địa chỉ 

X·/TT 

Nhập mới Huỷ bỏ 

<< < > >> 

Xoá 

Tìm kiếm 

Cập nhật NK 

Lưu lại 

Kết thúc TK 

Thoát 

Các nút di chuyển 

Các chức năng 
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Cập nhật nhân khẩu 
 

MÃ NK 

Họ tên  

Ngày sinh 

NƠI sinh 

Nhập mới 

<< < > >> 

Xoá Tìm kiếm Lưu lại Kết thúc TK Thoát 

Các nút di chuyển 

Các chức năng 

Giới tính 
Nam Nữ 

Quê quán 

Cư trú 

CMNV 

Quan hệ CH 

Học vấn 

Dân tộc 

MÃ SHK 

Mã xã/thị trấn 
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Cập nhật danh sách trẻ sơ sinh 
 

Mã trẻ 

Ngày sinh 

Họ tên mẹ 

Nhập mới Huỷ bỏ 

<< < > >> 

Xoá 

Tìm kiếm 

Lưu lại 

Kết thúc TK 

Thoát 

Các nút di chuyển 

Các chức năng 

Cập nhật danh sách xã thị trấn 
 

Mã xã/thị trấn 

Tên xã/thị trấn 

Nhập mới Huỷ bỏ 

<< < > >> 

Xoá 

Tìm kiếm 

Lưu lại 

Kết thúc TK 

Thoát 

Các nút di chuyển 

Các chức năng 
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Cập nhật các biện pháp tránh thai 
 

MÃ BPTT 

Tên BPTT 

Nhập mới Huỷ bỏ 

<< < > >> 

Xoá 

Tìm kiếm 

Lưu lại 

Kết thúc TK 

Thoát 

Các nút di chuyển 

Các chức năng 

Cập nhật danh sách cộng tác viên 
 

MÃ CTV 

Tên CTV 

X·/thÞ trÊn 

Nhập mới Huỷ bỏ 

<< < > >> 

Xoá 

Tìm kiếm 

Lưu lại 

Kết thúc TK 

Thoát 

Các nút di chuyển 

Các chức năng 
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Cập nhật danh sách người tử vong 
 

Nhân khẩu 

Ngày tử vong 

Nhập mới Huỷ bỏ 

<< < > >> 

Xoá 

Tìm kiếm 

Lưu lại 

Kết thúc TK 

Thoát 

Các nút di chuyển 

Các chức năng 
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II. Một số giao diện của chương trình 

1. Giao diện đăng nhập 

Hình vẽ 
 

 
 

 

Khi một người đăng nhập vào hệ thống: 

Hệ thống sẽ yêu cầu người sử dụng nhập vào những thông tin để đăng nhập. 

Sau đó hệ thống thực hiện việc kiểm tra những thông tin đăng nhập trên có 

hợp lệ hay không. 

Nếu thông tin hợp lệ thì cho đăng nhập vào hệ thống.  

Nếu thông tin không hợp lệ thì thông báo: “ Sai tài khoản hoặc mật khẩu”. 

Yêu cầu khi đăng nhập hệ thống phải nhập đúng tài khoản và mật khẩu. 
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2. Giao diện chính 

 

 
  
 
 

 

Giao diện chính gồm 4 chức năng chính: 

Quản trị hệ thống: Chức năng này cho phép một cá nhân hay một tổ chức có 

quyền truy nhập vào hệ thống hay không. 

Cập nhật dữ liệu: cập nhật xã (thị trấn), biện pháp tránh thai, sổ hộ khẩu, 

nhân khẩu, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, cộng tác viên dân số, trẻ sơ sinh, tử vong, 

nhân khẩu chuyển đến, nhân khẩu chuyển đi. 
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Báo cáo: Báo cáo nhân khẩu, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, cộng tác viên dân 

số, trẻ sơ sinh, tử vong, nhân khẩu chuyển đến, nhân khẩu chuyển đi. 

 
3. Một số giao diện cập nhật 

* Cập nhật sổ hộ khẩu: 

 

 
 

 -Khi phát sinh thêm một hộ gia đình, thì vào chức năng cập nhật danh sách 

hộ gia đình nhấn nhập mới. Khi đó mã sổ hộ khẩu sẽ tự động tăng cho phép nhập 

thêm một sổ mới. Bao gồm họ tên chủ hộ, địa chỉ. Sau đó nhấn nút cập nhật nhân 

khẩu để nhập các thành viên trong hộ. 
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 - Khi có một người đến nhập khẩu tại một quyển sổ hộ khẩu đã tồn tại. Chọn 

quyển sổ cần nhập, rồi nhấn nút cập nhật nhân khẩu để thêm thông tin nhân khẩu 

mới đó. 

 

* Cập nhật nhân khẩu: 
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 * Cập nhật trẻ sơ sinh 

 

 
 
 

- Một trẻ em sinh ra, vào form cập nhật trẻ sơ sinh nhập mã trẻ, ngày sinh và 

chọn tên mẹ. 
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* Cập nhật Danh sách xã/ thị trấn 
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 * Cập nhật các biện pháp tránh thai 
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* Cập nhật các cộng tác viên theo xã, thị trấn 
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* Cập nhật người mất đi 
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4. Một số form báo cáo 

*  Báo cáo trẻ sơ sinh: 
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* Báo cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ: 
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* Báo cáo nhân khẩu 
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* Báo cáo cộng tác viên: 
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* Báo cáo người chuyển đến: 
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Kết luận 

 

Kết quả đạt được: 

- Thu thập các hồ sơ dữ liệu phục vụ cho bài toán. 

- Phân tích thiết kế bài toán theo phương pháp hướng cấu trúc. 

- Viết chương trình thử nghiệm có thể ứng dụng vào thực tế. 

Hạn chế: 

Chương trình có tính chuyên nghiệp chưa cao, chưa giẩi quyết được chọn vẹn 

những vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý dân số KHHGĐ huyện Cát Hải. 

Hướng phát triển của đề tài 

Chương trình này mới chỉ chạy trên máy đơn lẻ và sử dụng cơ sở dữ liệu là 

Sql. Do đó yêu cầu tất yếu đối với chương trình là phảI nâng cấp để chạy trên môI 

trường nhiều người sử dụng và hệ sử dụng quản trị Orcale. Đây là chương trình áp 

dụng thực tế đáp ứng một cách tốt nhất cho việc theo dõi và quản lý dân số 

KHHG§. 

Với chương trình “ Quản lý dân số KHHGĐ huyện Cát HẢI” sẽ giúp cán bộ 

dân số cấp huyện quản lý được dân số của toàn huyện một cách dễ dàng đồng thời 

giúp cộng tác viên dân số tại xã biết cách thống kê ghi số liệu một cách kịp thời và 

chính xác. Em đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống này với đầy đủ các chức năng. Từ 

đó hệ thống có thể đưa ra báo cáo về thông tin của mỗi nhân khẩu cũng như của 

một hộ gia đình nào đó và lập báo cáo để gửi về thành phố. 

Các choc năng của hệ thống được xây dung khá hoàn chỉnh song vẫn còn 

nhiều thiếu sót. Các chức năng của hệ thống còn khá đơn giản. 

Khắc phục những thiếu sót đó, hướng phát triển của hệ thống là em sẽ xây 

dựng thêm một số chức năng cho hệ thống. Xung quanh các vấn đề này vẫn còn rất 

phức tạp nên em rất mong nhận được sự đóng góp của thầy cô và các bạn. 
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